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Tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế tại Việt Nam: Một số bàn luận 

từ góc độ cung ứng và sử dụng dịch vụ

1. Đặt vấn đề

Cùng với những thành công trong phát triển kinh tế xã hội kể từ giữa

những năm 1980, Việt Nam đã đạt ®ưîc những thành tựu khả quan trong
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công tác chăm sóc sức khỏe. Ngưêi dân Việt Nam đang ®ưîc sống trong

những điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn, chất lưîng cuộc sống ®ưîc cải

thiện hơn và tuổi thọ cao hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trưêng với sự hình

thành và phát triển của khu vực y tế tư nhân, tự do hóa thị trưêng dưîc

phẩm cũng mang lại nhiều thách thức, trong đó nổi lên vấn đề mất công

bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, miền và giữa các nhóm xã

hội khác nhau.

Tiếp cận, theo Viện Y học Mỹ là “việc sử dụng kịp thời các dịch vụ

chăm sóc sức khỏe cá nhân để có ®ưîc tình trạng sức khỏe tốt nhất có thể”

(US Institute of Medicines, 1993). Tiếp cận có thể ®ưîc nhìn theo hai

cách: có khả năng tiếp cận và thực sự tiếp cận. Việc có khả năng tiếp cận

hay không liên quan đến năng lực và cấu trúc của hệ thống cung ứng dịch

vô cho thấy hệ thống đó có đủ số lưîng và các loại hình nhân lực y tế và

chư¬ng trình y tế để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của ngưêi dân hay

không. Tuy nhiên đấy mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để đảm bảo

sự tiếp cận thực sự. Việc ngưêi dân có thực sự sử dụng dịch vụ hay không

mới biến khả năng tiếp cận trở thành hiện thực. Bài viết tập trung xem xét

tình hình tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)

ở Việt Nam từ góc độ cấu trúc và năng lực của hệ thống cung ứng dịch vụ,

mức độ bao phủ BHYT cho các nhóm đối tưîng và thực tế sử dụng dịch

vô KCB BHYT của ngưêi dân để từ đó có thể ®ưa ra một số gợi mở về mặt

chính sách.

2. Năng lực cung ứng dịch vụ KCB BHYT của hệ thống y tế

Khả năng cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế có ảnh hưëng trực tiếp

tới khả năng tiếp cận dịch vụ của ngưêi dân. Mục tiêu bao phủ chăm sóc

sức khỏe toàn dân đòi hỏi hệ thống cung ứng dịch vụ y tế phải ®ưîc tăng

cưêng về năng lực, đảm bảo tính sẵn có và đa dạng của dịch vụ và hệ

thống tài chính y tế phải tạo điều kiện để việc cung ứng và tiếp cận, sử

dụng dịch vụ khi có nhu cầu ®ưîc diễn ra thuận lợi. 

Cơ cấu tổ chức của hệ thống y tế

Hệ thống y tế Việt Nam ®ưîc chia làm 3 tuyến: trung ư¬ng, tỉnh/ thành

phố và cơ sở. Trong giai đoạn đổi mới đất nưíc từ 1986 đến nay, hệ thống

y tế Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Hệ thống y tế ®ưîc nhà nưíc
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bao cấp hoàn toàn trưíc đây đã chuyển thành hệ thống y tế với nhiều

nguồn thu khác nhau trong đó chi trả trực tiếp của ngưêi dân còn chiếm

tỷ trọng lớn và nguồn thu từ BHYT đang tăng dần. 

Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế hiện nay có sự tham gia của cả khu vực

y tế công và tư. Y tế công gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trung

ư¬ng và tỉnh, các bệnh viện đa khoa huyện, trạm y tế xã và y tế thôn bản,

chiếm ưu thế trong việc cung cấp các dịch vụ KCB tại bệnh viện và chăm

sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở. Khu vực tư nhân, gồm các bệnh viện

tư thưêng có quy mô nhỏ, các phòng khám tư nhân, phòng khám đông y

và hiệu thuốc, chủ yếu cung ứng các dịch vụ thuộc những chuyên khoa dễ

triển khai, dễ thu hót ngưêi bệnh và bán thuốc. 

Quy hoạch phát triển mạng lưíi KCB ®ưîc xây dựng dựa trên quan

điểm bảo đảm tính hệ thống và liên tục trong hoạt động chuyên môn của

từng tuyến và giữa các tuyến. Việc sắp xếp mạng lưíi KCB ®ưîc thực hiện

theo cụm dân cư, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế. Đối với tỉnh thuộc khu

vực miền nói, vùng sâu, vùng xa đầu tư ®ưîc tập trung cho cả bệnh viện

tuyến tỉnh và huyện để bảo đảm thuận lợi cho mọi ngưêi dân ®ưîc tiếp cận

các dịch vụ KCB (Quyết định 30/2008/QĐ-TTg). 

Khả năng đáp ứng KCB BHYT của các cơ sở y tế

Nỗ lực bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân có thể mang tới độ bao phủ

hiệu quả khi hệ thống cung ứng dịch vụ có khả năng đáp ứng ®ưîc sự gia

tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế. Chính phủ đã có đầu tư lớn cho hệ

thống cung ứng dịch vụ y tế, đặc biệt cho mạng lưíi y tế cơ sở. Trái phiếu

Chính phủ đã giúp tăng số lưîng bệnh viện huyện lên 17% và giưêng bệnh

viện tuyến huyện lên 64% trong thập kỷ qua (Bộ Y tế và Nhóm Đối tác Y

tế, 2013). Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011 - 2020

đã ®ưa ra các giải pháp để tăng cưêng duy trì nhân lực y tế ở vùng nông

thôn và cải thiện chư¬ng trình giáo dục y tế, giúp làm tăng tổng thể số

lưîng cán bộ y tế ®ưîc đào tạo trong mưêi năm qua, gia tăng mật độ nhân

lực y tế ở các vùng nghèo, khó khăn của đất nưíc (Bé Y tế và Nhóm Đối

tác Y tế, 2012).

Về KCB BHYT, các cơ sở y tế muốn tham gia KCB BHYT phải đáp ứng

®ưîc các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các quy

định chuyên môn kỹ thuật để ®ưîc ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm Xã
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hội (BHXH) Việt Nam và ®ưîc chi trả các hoạt động KCB BHYT. Trưíc

đây, tất cả các cơ sở y tế công lập ®ưîc cung cấp dịch vụ KCB BHYT. Từ

15/11/2011, tất cả các cơ sở y tế, kể cả công lập và tư nhân, đều phải có

chứng nhận và cấp phép hành nghề để ®ưîc tham gia KCB BHYT. Số

lưîng cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT tăng lên qua các năm, trong đó

có sự gia tăng đáng kể ở nhóm cơ sở KCB tư nhân.

Công tác KCB BHYT đóng vai trò lớn trong hoạt động của các bệnh

viện. Một nghiên cứu khảo sát bệnh viện cho thấy về tỷ trọng số lưît KCB

BHYT trên tổng số lưît KCB, mặc dù có khác nhau giữa các bệnh viện và

nhóm bệnh viện nhưng xu hưíng phổ biến là có sự gia tăng về cung ứng

dịch vụ KCB BHYT sau khi thực hiện Luật BHYT 2009 và gia tăng đáng

kể là ở nhóm bệnh viện trung ư¬ng và tư nhân song tỷ trọng cao nhất luôn

nằm ở nhóm bệnh viện tuyến huyện. Về mặt tài chính, nguồn thu từ BHYT

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu thưêng xuyên tại hầu hết bệnh

viện các tuyến, tỷ lệ bình quân tại tuyến tỉnh là 50%, tuyến huyện là 45%

(Viện Chiến lưîc và Chính sách Y tế, Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013). 

Nhằm tăng cưêng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tạo điều kiện cho

ngưêi tham gia BHYT có thể lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp,

thuận tiện, cho đến nay đã có hơn 80% trạm y tế xã thực hiện KCB BHYT

(Vụ Bảo hiểm Y tế, 2012), đáp ứng ®ưîc nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y

tế cơ bản của ngưêi có thẻ BHYT, nhất là với nhóm ngưêi nghèo, cận

nghèo, trẻ em dưíi 6 tuổi, ngưêi hưu trí và các nhóm ưu đãi xã hội khác. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, chất lưîng và phân bổ các dịch vụ y tế vẫn

còn là thách thức lớn đối với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn

dân. Chất lưîng KCB nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân,

nhất là ở tuyến y tế cơ sở và các tỉnh miền núi do điều kiện về cơ sở vật

chất, trang thiết bị, quy định phạm vi chuyên môn, năng lực cán bộ còn

hạn chế. Hầu hết các các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ư¬ng đều quá

tải. Tại hầu hết các bệnh viện, số lưîng thẻ đăng ký KCB BHYT tăng lên

đáng kể nhưng số lưîng cán bộ, đặc biệt là bác sỹ lại gần như không tăng,

các bệnh viện huyện đều gặp phải tình trạng chung là không có đủ số bác

sỹ theo chỉ tiêu giưêng bệnh, thậm chí có nhiều bệnh viện 5 năm gần đây

không tuyển thêm ®ưîc bác sỹ nào (Viện Chiến lưîc và Chính sách Y tế,

Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013). Tình trạng KCB vưît tuyến của ngưêi có thẻ
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BHYT dẫn tới sự quá tải ở tuyến trên và ngưêi dân chưa hài lòng vì thủ

tục KCB phức tạp và mất thời gian chờ đợi. Tình trạng lạm dụng BHYT vẫn

xảy ra ở một số nơi nhất là các cơ sở ®ưîc đầu tư, trang bị các máy móc từ

nguồn xã hội hóa. Cơ chế tự chủ và thu phí dịch vụ tạo mặt trái là hiện tưîng

lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm, thu hót ngưêi bệnh BHYT đồng chi

trả tăng lên và khuyến khích bệnh viện làm những gì BHYT không chi trả,

tạo gánh nặng tài chính cho ngưêi bệnh và làm hệ thống cung ứng dịch vụ

trở nên kém hiệu quả (Bộ Y tế và Nhóm Đối tác Y tế, 2013).

Thiếu hụt trong hệ thống cung ứng dịch vụ trở nên đáng quan ngại hơn

khi xem xét sự chuyển dịch dân số và dịch tễ đang diễn ra ở Việt Nam với

diễn biến già hóa dân số và sự gia tăng của gánh nặng các bệnh không lây,

bệnh mãn tính. Nhu cầu về cung cấp dịch vụ quản lý bệnh không lây

nhiễm ngày càng gia tăng nhưng y tế cơ sở chưa đủ khả năng đáp ứng

khiến cho tình trạng quá tải ở tuyến trên càng trở nên trầm trọng, ảnh

hưëng đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngưêi bệnh nói chung và

ngưêi có thẻ BHYT nói riêng (Hoang Van Minh và cộng sự, 2012).

Một trong những nỗ lực để khắc phục các bất cập nêu trên có thể kể

đến là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số

46/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật BHYT sửa đổi, 2014) và các văn

bản hưíng dẫn liên quan có quy định mới về thông tuyến KCB BHYT và

tăng quyền lợi, mức hưëng cho ngưêi tham gia, một mặt nhằm làm tăng

sử dụng dịch vụ KCB BHYT, mặt khác tạo áp lức, đòi hỏi các cơ sở y tế

phải đổi mới phư¬ng pháp quản lý, tăng cưêng chất lưîng dịch vụ để thu

hót ngưêi tham gia BHYT. Song song với đó là việc đẩy mạnh thực hiện

Chư¬ng trình hành động nâng cao chất lưîng KCB và Quy tắc ứng xử tại

các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lưîng dịch vụ, chống lạm dụng thuốc

và các xét nghiệm, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, cải cách thủ tục

hành chính, giảm phiền hà trong đón tiếp và thanh toán chi phí KCB vì

mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của ngưêi bệnh. Bên cạnh đó là các Đề án

Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 - chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tuyến dưíi –

gióp ngưêi bệnh tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi sinh sống, giảm quá tải

tuyến trên. Mô hình bác sỹ gia đình đang ®ưîc nhân rộng hiện nay còng

là nỗ lực giúp gia tăng số lưîng phòng khám và nhân lực, bảo đảm sự tiếp

cận thuận tiện cho ngưêi dân tại cộng đồng theo hưíng tiếp cận toàn diện,

liên tục.
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3. Thực trạng tiếp cận và sử dụng dịch vụ KCB BHYT của ngưêi dân

Hành vi chăm sóc sức khỏe

Thực trạng tiếp cận các dịch vụ KCB ở Việt Nam chưa cao thể hiện qua

hành vi chăm sóc sức khỏe, tức là cách xử trí khi đau ốm, với tỷ lệ cao lựa

chọn chủ động mua thuốc về tự chữa trị hơn là tìm đến cơ sở y tế (Trần

Thị Mai Oanh và cộng sự, 2012). Các nhóm dân cư khác nhau có những

cách ứng xử không giống nhau khi gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhóm

dân cư có mức sống càng thấp thì tình trạng sức khỏe càng kém và họ

thưêng ít quan tâm đến sức khỏe của mình hơn so với ngưêi có điều kiện

kinh tế tốt hơn (Trần Thị Minh Ngọc, 2012). Không chữa trị hoặc tự chữa

trị thưêng gặp nhiều hơn ở nhóm có thu nhập thấp. Ngưêi nghèo có xu

hưíng ít sử dụng các cơ sở y tế hơn ngưêi giàu và chỉ KCB khi bệnh đã ở

mức nghiêm trọng. Khi ốm đau, ngưêi nghèo phải phụ thuộc nhiều vào

các cơ sở y tế tuyến dưíi do không có điều kiện đến bệnh viện tuyến trên

(Trần Thị MinhNgọc, 2012).

Tình hình tham gia BHYT

Tỷ lệ bao phủ BHYT có xu hưíng gia tăng rõ rệt kể từ năm 2009 khi

Luật BHYT chính thức có hiệu lực (Bộ Y tế, 2013) và đạt 76,5% vào cuối

năm 2015 (BHXH Việt Nam, 2016). Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT giữa

các nhóm đối tưîng và khu vực trên toàn quốc có khác nhau, tùy theo các

tầng lớp nghề nghiệp xã hội, nguồn lực kinh tế và vốn xã hội. Hầu hết

những ngưêi ở tầng lớp cao đều có thẻ BHYT, trong khi tỷ lệ này ở các

tầng lớp thấp hơn là khá khiêm tốn (Vũ Mạnh Lợi, Trần Thị Minh Thi,

2012). 

Còng như nhiều nưíc trong khu vực, Việt Nam đang phải đối mặt với

vấn đề “khoảng trống giữa” trong đó tỷ lệ tham gia BHYT cao ở nhóm thu

nhập thấp và thu nhập cao nhưng tỷ lệ này lại thấp ở nhóm thu nhập trung

bình như cận nghèo, không nghèo và khu vực lao động phi chính quy

(Viroj T. và cộng sự, 2011). Theo một nghiên cứu công bố năm 2013, hai

nhóm đối tưîng có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp nhất hiện nay là nhóm cận

nghèo và đối tưîng tự nguyện với tỷ lệ tư¬ng ứng là 21,4% và 26,1%.

Trong nhóm đối tưîng này, nông dân chiếm đa số. Tỷ lệ tham gia BHYT

của ngưêi có thu nhập trung bình trở lên thuộc khu vực lao động phi chính

thức rất thấp. Mới chỉ một số ít ngưêi thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và
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diêm nghiệp có thu nhập trung bình trở lên tham gia BHYT tự nguyện,

phần lớn trong số này là những ngưêi đang có nhu cầu KCB (Viện Chiến

lưîc và Chính sách Y tế, Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013), gây nên tình trạng “lựa

chọn ngưîc”, chỉ có ngưêi ốm, ngưêi già mới tham gia BHYT, làm giảm

tính chia sẻ rủi ro của BHYT. Tỷ lệ tham gia BHYT cao ở các nhóm đối

tưîng ®ưîc trợ cấp hoàn toàn và tham gia bắt buộc không đồng nghĩa với

bao phủ hiệu quả. Một khảo sát đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi năm

2011 cho thấy có tới 27% trẻ dưíi 6 tuổi chưa có thẻ BHYT. Con số này

ở nhóm dân tộc thiểu số là 30% và có tới 35% cha mẹ nhận thẻ cho trẻ em

dưíi 6 tuổi sau 3 tháng đăng ký (Vụ Bảo hiểm Y tế, 2012).

Tỷ lệ bao phủ BHYT biến động khá rõ rệt giữa các tỉnh, dao động từ

các tỉnh thấp nhất là dưíi 50% (Nam Định, Cà Mau, Kiên Giang và Bình

Phưíc) đến hơn 100% (Lai Châu, Điện Biên và Bắc K¹n). Tình trạng một

ngưêi cùng lúc có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tưîng khác nhau là điều

lý giải cho tỷ lệ cao hơn 100% bất hợp lý này (Viện Chiến lưîc và Chính

sách Y tế, Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013).

Đã có bằng chứng cho thấy tác động tích cực từ thay đổi chính sách

đến tỷ lệ bao phủ BHYT. Luật BHYT sửa đổi có các quy định mới, đó là

tham gia BHYT bắt buộc thay vì có trách nhiệm tham gia như trưíc đây,

và tham gia theo hé gia đình thay vì cá nhân, bổ sung quy định ngưêi đang

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tại xã

đảo, huyện đảo ®ưîc cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách nhà

nưíc. Nhờ đó đối tưîng tham gia BHYT tăng mạnh, đặc biệt là ở một số

địa phư¬ng trưíc đây có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Từ chỗ cả nưíc có 29

địa phư¬ng có tỷ lệ bao phủ BHYT dưíi 65% dân số thì đến cuối năm

2015, chỉ còn lại 4 địa phư¬ng (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2016). Tuy

nhiên cũng có nhũng bất cập phát sinh từ quy định mới có thể có tác động

tiêu cực đến tiếp cận BHYT, đơn cử như việc quy định tham gia theo hé

gia đình là trở ngại đối với những hộ eo hẹp về tài chính hoặc khi trong hộ

có ngưêi không hợp tác. Việc tuyên truyền, vận động là điều cần làm để

nâng cao ý thức tuân thủ luật và tinh thần tư¬ng thân tư¬ng ái.

Sử dụng thực tế các dịch vụ KCB BHYT

Ngưêi tham gia BHYT ®ưîc tiếp cận dịch vụ y tế ở tất cả các tuyến theo

nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bệnh tật. Số lưît KCB của ngưêi tham gia

BHYT tăng hàng năm. Trong năm 2011 đã có 114 triệu lưît ngưêi KCB



Nguyễn Thị Minh Châu 33

BHYT (8,9 triệu lưît điều trị nội trú và 105,5 triệu lưît điều trị ngoại trú)

với tần suất KCB bình quân 2,02 lÇn/ngưêi/n¨m. Tỷ lệ KCB BHYT tại các

cơ sở tuyến trung ư¬ng là 3,4%; tuyến tỉnh là 24,3%; tuyến huyện chiếm

tỷ trọng cao nhất là 42,7% và tuyến xã là 29,6 %. Có tới 75% dịch vụ

khám ngoại trú ®ưîc thực hiện ở tuyến huyện và tuyến xã và mô hình này

hầu như không thay đổi qua các năm, trong khi đó 90% dịch vụ nội trú

của bệnh nhân BHYT là ở tuyến huyện và tuyến tỉnh (Bộ Y tế, 2012). Mức

sử dụng dịch vụ KCB cả nội trú và ngoại trú của ngưêi có thẻ BHYT và

của toàn bộ dân số nói chung đều tăng và có xu hưíng tiếp tục tăng trong

thời gian tới do nhận thức ®ưîc nâng cao và mở rộng xã hội hóa trong

KCB BHYT, bên cạnh một số yếu tố dân số, xã hội khác như mức sống

tăng, trình độ dân trí tăng. Mức KCB ngoại trú của ngưêi tham gia BHYT

đã tăng từ 1,35 lưît/ ngưêi năm 2003 lên 1,79 lưît/ ngưêi năm 2011, tức

tăng khoảng 3,7% mỗi năm. KCB nội trú thậm chí còn tăng với tỷ lệ cao

hơn trong cùng thời gian này từ 0,10 lưît năm 2003 lên 0,16 lưît năm

2011, tức tăng khoảng 6,3% mỗi năm (Aparnaa S. và cộng sự, 2014). Giữa

các nhóm đối tưîng BHYT cũng có sự chênh lệch lớn về mức độ sử dụng

dịch vụ y tế. Nhóm tự nguyện có số lần khám bình quân/ ngưêi/ năm cao

gấp 5,8 lần nhóm học sinh, sinh viên và cao gấp 3,7 lần nhóm nghèo và

cận nghèo (Bộ Y tế, 2012).

Đăng ký KCB ban đầu và tình trạng vưît tuyến

Khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ KCB BHYT có liên quan trực tiếp

đến nơi đăng ký KCB ban đầu. Tỷ lệ đăng ký KCB ban đầu chủ yếu tại

tuyến huyện và xã, chiếm 86% (Bộ Y tế, 2012). Song sự phân bố này có

sự khác nhau rõ rệt giữa các địa phư¬ng. Một nghiên cứu cho thấy trong

khi các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Sơn La có từ 70% đến 80% số

thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại tuyến xã thì tại Thành phố Hồ Chí

Minh tỷ lệ này rất thấp, chỉ là 2% (Viện Chiến lưîc và Chính sách Y tế,

Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013). Điều này phản ảnh một thực tế là các thành phố

lớn là nơi tập trung nhiều bệnh viện và khá thuận lợi cho việc tiếp cận nên

ngưêi có thẻ BHYT không muốn đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế xã,

phưêng trong khi đó tại các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh miền nói, phần

lớn ngưêi dân khi đau ốm đều đến trạm y tế xã. Sau khi có Luật BHYT

sửa đổi, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT ban

đầu và chuyển tuyến KCB BHYT, theo đó ngưêi tham gia BHYT ®ưîc

quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở y tế quy định
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theo Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi

làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB (Thông tư

40/2015/TT-BYT).

Về tình trạng vưît tuyến, trưíc đây bệnh nhân BHYT tù ý vưît tuyến

hoặc sử dụng trái tuyến so với nơi đăng ký KCB ban đầu sẽ phải chịu mức

đồng chi trả cao hơn. Chi phí KCB BHYT giữa các tuyến chênh lệch rất

lớn với mức chi bình quân một lần khám bệnh ở tuyến trung ư¬ng là

500.000 đồng so với 35.000 đồng ở tuyến xã. Chi phí BHYT thanh toán

cho một đợt điều trị nội trú tại bệnh viện trung ư¬ng gấp 8,5 lần tại bệnh

viện tuyến huyện. Mức chênh lệch như vậy đã góp phần gây nên tình trạng

quá tải bệnh viện ở tuyến trên do tình trạng vưît tuyến gia tăng (Viện

Chiến lưîc và Chính sách Y tế, Vụ Bảo hiểm Y tế, 2013). Quy định mở

thông tuyến KCB BHYT theo Luật BHYT sửa đổi đã tạo điều kiện thuận

lợi nhất cho ngưêi tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, cụ

thể là mở thông tuyến KCB BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng

địa bàn tỉnh, trưíc đây nếu ngưêi dân đi KCB không đúng tuyến chỉ ®ưîc

thanh toán 70% chi phi KCB thì theo Luật BHYT sửa đổi ®ưîc thanh toán

100% chi phí KCB đối với những đối tưîng KCB trong cùng địa bàn tỉnh.

Không những thế việc mở thông tuyến KCB BHYT đến tuyến tỉnh và

tuyến trung ư¬ng trong phạm vi cả nưíc nếu điều trị nội trú ®ưîc áp dụng

đối với ngưêi thuộc hộ gia đình nghèo và ngưêi dân tộc thiểu số đang sinh

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

ngưêi đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo.

Tác động của BHYT tới tiếp cận và sử dụng dịch vụ 

Một số nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực của BHYT tới tiếp

cận và sử dụng dịch vụ KCB. BHYT bắt buộc và BHYT cho ngưêi nghèo,

các đối tưîng chính sách giúp làm giảm tình trạng tự chữa trị bệnh, tăng

sử dụng dịch vụ y tế, cả nội và ngoại trú, do các cơ sở y tế công cung cấp

cho ngưêi có BHYT. BHYT còng giúp giảm chi tiêu tiền túi của ngưêi

dân, và có tác động nhất định đến bảo vệ tài chính cho ngưêi dân trưíc

các chi phí y tế thảm họa (Bales S. và cộng sự, 2008; Hoang Văn Minh và

cộng sự, 2012). Loại hình BHYT tự nguyện cũng ®ưîc đánh giá là làm

tăng sử dụng KCB ngoại trú ở các cơ sở y tế công, giảm tự điều trị và tìm

đến y tế tư nhân, có nhiều tác động tích cực đến các nhóm có thu nhập

thấp (Hà Anh Đức, 2011). 
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Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng BHYT không có

nhiều tác động đến tăng cưêng tiếp cận và sử dụng dịch vụ KCB của các

hé gia đình cận nghèo do đối tưîng này chỉ ®ưîc hỗ trợ 50% mệnh giá

bảo hiểm và ngay kể cả ở nhiều nơi có dự án hỗ trợ thêm 30% mệnh giá,

không phải hộ cận nghèo nào cũng quyết định bỏ ra số tiền còn lại để mua

BHYT (Hà Văn Thúy, Nguyễn Đình Thưêng, 2012). Đến 2012, khi mức

hỗ trợ phí tham gia BHYT của nhà nưíc cho nhóm đối tưîng này tăng lên

70% thì mức tham gia vẫn tăng rất chậm. Không những thế, tỷ lệ tham gia

BHYT không đồng nghĩa với sử dụng hiệu quả. Một nghiên cứu cho thấy

BHYT chi trả 10% tổng chi phí KCB cho số rất ít những ngưêi di cư có

BHYT (15%), trong khi gần 60% ngưêi di cư có BHYT đã không sử dụng

dịch vụ y tế do những trở ngại về quy định và thủ tục KCB (Aparnaa S. và

cộng sự, 2014). Một ví dụ khác là BHYT chỉ mang lại tác động khiêm tốn

về bảo vệ tài chính cho ngưêi dân. Trên thực tế, ngưêi có BHYT vẫn phải

chi trả tiền túi tư¬ng đối cao do quy định đồng chi trả đối với hầu hết các

đối tưîng tham gia BHYT, gói dịch vụ y tế thuộc phạm vi thanh toán của

BHYT còn hạn chế và ngưêi dân vẫn phải trả thêm cho các dịch vụ ngoài

BHYT, các chi phí đi lại, ăn ở của bệnh nhân và ngưêi nhà, các chi phí

không chính thức như phong bì, quà biếu... (Hà Anh Đức, 2011). 

Với Luật BHYT sửa đổi, quyền lợi và mức hưëng của ngưêi tham gia

BHYT ®ưîc quan tâm hơn như bá quy định đồng chi trả 5% với ngưêi

nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội

khó khăn và đặc biệt khó khăn; bỏ quy định đồng chi trả 20% với thân

nhân ngưêi có công là cha mẹ đẻ, hoặc vî/chång, con của liệt sĩ, ngưêi có

công nuôi dưìng liệt sĩ; giảm mức đồng chi trả từ 20% xuống còn 5% với

thân nhân của ngưêi có công khác và ngưêi cận nghèo. Đây là những giải

pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí KCB, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ

y tế cho các nhóm đối tưîng này.

Luật cũng quy định chi trả 100% chi phí KCB kể cả chi phí vận chuyển

ngưêi bệnh trong trưêng hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải

chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật cho các đối tưîng thuộc nhóm bảo trợ

xã hội, thanh toán 100% chi phí KCB khi ngưêi bệnh có thời gian tham

gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và toán số tiền đồng chi trả trong năm

lớn hơn 6 tháng lư¬ng cơ sở. Đây là những điểm mới giúp tăng tính bảo

vệ, hỗ trợ của BHYT cho ngưêi bệnh trưíc các rủi ro tài chính.
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4. Kết luận và những gợi mở về chính sách

Những phân tích ở trên cho thấy, mức độ cung ứng dịch vụ ảnh hưëng
trực tiếp tới khả năng tiếp cận dịch vụ của ngưêi dân. Vấn đề quyết định
đối với việc tham gia BHYT và sử dụng dịch vụ KCB BHYT của ngưêi
dân là chất lưîng của cơ sở y tế. Thiếu các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu
cầu đa dạng của ngưêi dân ở tuyến y tế cơ sở và chất lưîng dịch vụ chưa
tốt do hạn chế về nguồn lực cản trở việc tiếp cận các dịch vụ y tế của ngưêi
dân. Vị trí địa lý của cơ sở y tế cũng như cách thức tổ chức vận hành của
cơ sở y tế cũng là những yếu tố về mặt hệ thống thu hút hoặc cản trở ngưêi
dân tiếp cận dịch vụ. Từ góc độ nhu cầu khám, chữa bệnh, nhận thức và
hiểu biết về sức khỏe của ngưêi dân có ảnh hưëng đến hành vi tìm kiếm
dịch vụ y tế khi đau ốm, đến quyết định tham gia BHYT và sử dụng dịch
vụ khám, chữa bệnh BHYT. Niềm tin của ngưêi dân vào hệ thống BHYT,
vào cơ sở y tế cũng là những yếu tố có liên quan đến việc ngưêi dân có
quyết định mua và sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB hay không. Trên thực
tế, các vấn đề về phía cung và cầu không dễ gì tách biệt và có liên quan
trực tiếp với nhau. Nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn nhưng với chất
lưîng kém thì nhu cầu sử dụng sẽ không nhiều. Nhu cầu cao đi kèm với
khả năng chi trả tư¬ng đối sẽ khuyến khích việc cung cấp dịch vụ chăm
sóc có chất lưîng. Các yếu tố văn hóa và giáo dục có thể cản trở nhận thức
về đau ốm và những lợi ích tiềm tàng của chăm sóc sức khỏe trong khi
những khó khăn kinh tế lại hạn chế việc sử dụng dịch vụ ngay cả khi lợi
ích của chăm sóc sức khỏe ®ưîc thừa nhận.

Thể chế, chính sách có tầm ảnh hưëng quyết định tới việc tăng cưêng
tiếp cận dịch vụ y tế của ngưêi dân thông qua tác động đến cung hoặc cầu,
hoặc cả cung và cầu với nhiều lựa chọn chính sách khác nhau phụ thuộc
vào các quyết định về chính trị, bối cảnh lịch sử và giá trị xã hội. Việc xem
xét một cách toàn diện xu thế phát triển của cộng đồng sẽ giúp các nhà
hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ đánh giá nhu cầu, nguyện vọng
của cộng đồng để tìm ra mô hình phù hợp cho từng vùng, từng địa phư¬ng,
tại mỗi giai đoạn phát triển nhằm tăng cưêng sự tiếp cận các dịch vụ y tế
của ngưêi dân nói chung và ngưêi có BHYT nãi riªng.n
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